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Tóm tắt: Bài viết này phân tích về việc tổ chức cuộc sống vật
chất của các cặp vợ chồng vào những năm đầu sau kết hôn ở
nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 ở các lĩnh vực như nơi
cư trú, nhà ở và tiện nghi sinh hoạt, mức sống gia đình, thu
nhập và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. Kết
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việc tổ chức đời sống vật chất sau khi kết hôn của các gia đình
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1. Mở đầu

Kết hôn là một sự kiện quan trọng của đời ngưêi và là một sự kiện
khẳng định sự trưëng thành và sự độc lập, tự chủ trong cuộc sống của mỗi
cá nhân. Việc tổ chức đời sống gia đình sau khi kết hôn là vấn đề quan
trọng không chỉ của cặp vợ chồng mới cưíi mà nó còn là của cả gia đình
lớn, thậm chí là của cả gia đình họ hàng hai bên (bên vợ và bên chồng).
Mô hình chung sống sau hôn nhân của cặp vợ chồng mới có 3 loại hình:
ở nhà chồng, ở nhà vợ và ở nơi mới. Theo truyền thống văn hóa Việt Nam,
sau khi kết hôn, phần lớn các cặp vợ chồng sẽ ở cùng với gia đình chồng,
có thể là một thời gian, cũng có thể là lâu dài. Điều này phụ thuộc vào
nhiều chiều cạnh: kinh tế; văn hóa; hoàn cảnh gia đình; nhân khẩu xã hội
của gia đình; mong muốn của ngưêi trong cuộc…

Hôn nhân-gia đình là thiết chế xã hội hết sức đa dạng và phức tạp phản
ánh các mối quan hệ sinh học và văn hóa, vật chất và tinh thần, tư tưëng
và tâm lý. Gia đình dựa trên cơ sở hôn nhân nhưng không chỉ giới hạn ở
đó, gia đình bao gồm nhiều mặt trong mối quan hệ huyết thống giữa các
thế hệ, giữa gia đình với dòng họ, giữa gia đình với xã hội… nên gia đình
liên quan chặt chẽ tới toàn bộ hệ thống xã hội. Một mặt, gia đình trực tiếp
hoặc gián tiếp phản ánh những điều kiện kinh tế-xã hội, những biến đổi
đang diễn ra trong một xã hội cụ thể; mặt khác nó tác động và ảnh hưëng
trực tiếp đến đời sống xã hội. Gia đình còn đóng vai trò quan trọng trong
việc tái sản xuất con ngưêi để duy trì lực lưîng lao động xã hội, là môi
trưêng xã hội hóa cơ bản nhất đối với mỗi cá nhân, là nơi tổ chức cuộc
sống bình thưêng hàng ngày, đem lại sự thỏa mãn cho cá nhân về mọi mặt,
là nơi hỗ trợ và ổn định cho mỗi cá nhân khi môi trưêng xã hội xung quanh
bị xáo trộn.

Tổ chức cuộc sống gia đình trong những năm đầu hôn nhân phụ thuộc
nhiều vào điều kiện kinh tế xã hội của từng thời kỳ lịch sử và có ý nghĩa
quan trọng trong xây dựng và giữ gìn sự bền vững của mỗi gia đình.
Nghiên cứu về tổ chức cuộc sống những năm đầu sau kết hôn trong gia
đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975, một giai đoạn lịch sử đặc
thù, vừa xây dựng miền Bắc XHCN, vừa kháng chiến chống xâm lưîc - là
cần thiết để thấy ®ưîc mô hình tổ chức cuộc sống sau kết hôn và những
biến đổi của các gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 so với
hiện nay.

Dựa vào tài liệu sẵn có và dữ liệu của Đề tài cấp cơ sở “Tổ chức cuộc
sống những năm đầu sau kết hôn trong gia đình nông thôn miền Bắc giai
đoạn 1960-1975” là một trong 8 đề tài thuộc nhóm đề tài cơ sở năm 2017
về chủ đề lịch sử gia đình giai đoạn 1960-1975 của Viện Nghiên cứu Gia
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đình và Giới, bài viết phân tích tổ chức cuộc sống vật chất của ngưêi dân
những năm đầu sau kết hôn trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn
1960-1975 ở các lĩnh vực như nơi cư trú, nhà ở và tiện nghi sinh hoạt, mức
sống gia đình, thu nhập và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. 

Đề tài này khảo sát tại tỉnh Thái Bình với số lưîng mẫu là 400 cá nhân
kết hôn giai đoạn 1960-1975, ngoài ra, đề tài tiến hành phỏng vấn sâu và
thảo luận nhóm để tìm hiểu sâu hơn về tổ chức cuộc sống những năm đầu
sau kết hôn trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975. Mô
hình tổ chức cuộc sống sau khi kết hôn gồm cả việc sắp xếp nơi ở và việc
kiến thiết cuộc sống sau kết hôn thể hiện ở điều kiện vật chất như nhà ở,
các điều sinh hoạt, sản xuất, công ăn việc làm, thu nhập và các hoạt động
giải trí và chăm sóc con cái. 

2. Điểm luận tài liệu

Không có nhiều công trình đề cập đến tổ chức cuộc sống sau kết hôn
trong giai đoạn 1960-1975. Việc sắp xếp nơi ở của ngưêi Việt Nam không
phải luôn luôn tuân thủ quy tắc sống chung với gia đình nhà chồng sau khi
kết hôn, mà nó phụ thuộc vào khả năng về nhà ở và đất đai. Một số nghiên
cứu chỉ ra rằng kiểu gia đình chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ vẫn là gia đình
hạt nhân. Phần lớn trong số những ngưêi ở với cha mẹ sau khi kết hôn là
sống chung với gia đình chồng. Đây là mô hình sắp xếp nơi ở phổ biến
nhất ở đồng bằng sông Hồng trong suốt 45 năm qua (Nguyễn Hữu Minh,
Hirschman, 2000:41-42). Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Minh (2011) cho
thấy tỉ lệ sống chung với gia đình nhà chồng khá ổn định qua các lớp thế
hệ kết hôn từ 1948-1975 đến 1986-1995. Tuy nhiên tỉ lệ những ngưêi sống
chung “lâu hơn 3 năm” đã giảm đáng kể đối với những ngưêi kết hôn sau
1975. Như tác giả khẳng định, song song với sự duy trì mô hình tổ chức
cuộc sống ở nhà chồng, độ dài của thời gian sống chung ngày càng rút
ngắn hơn. 

Một trong những vấn đề quan trọng nhất sau kết hôn của mỗi cặp vợ
chồng là tổ chức cuộc sống trong gia đình, cụ thể là họ sẽ phải lựa chọn
mô hình tổ chức cuộc sống như thế nào? sống cùng gia đình chồng hay
sống cùng gia đình vợ hay sống tách riêng. Để quyết định điều này, cặp
vợ chồng mới và gia đình họ sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố liên quan:
nhân khẩu, kinh tế và văn hóa dẫn đến “khả năng có thể, tính khả thi và
sự mong muốn” một kiểu tổ chức gia đình nhất định (Nguyễn Hữu Minh,
2008, 2009, 2011). Nói chung, các nghiên cứu gần đây có đề cập đến mô
hình chung sống thời kỳ 1960-1975 đều cho thấy có 3 mô hình tổ chức
cuộc sống sau hôn nhân: ở nhà chồng, ở nhà vợ và ở nơi mới. Lý giải cho
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mô hình tổ chức cuộc sống sau hôn nhân cùng gia đình chồng, các kết quả
nghiên cứu cho thấy do ảnh hưëng của (1) văn hóa truyền thống; (2) Sự
trợ giúp của cha mẹ đối với cặp vợ chồng trẻ; (3) để tăng cưêng sự gắn kết,
hòa nhập với cuộc sống gia đình chồng; (4) Điều kiện kinh tế nơi ở mới
(Nguyễn Hữu Minh, 2011; Phạm Văn Bích, 2000, 2015). Do phần lớn các
cặp vợ chồng sau kết hôn thưêng sống cùng gia đình chồng nên các
nghiên cứu đã có thưêng tập trung vào mô hình tổ chức cuộc sống này
hoặc chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của nó (Nguyễn Hữu Minh, 2011;
Phạm Văn Bích, 2000, 2015).

Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho rằng sống chung với nhà chồng
sau kết hôn là mô hình tổ chức cuộc sống phổ biến nhất của cư dân nông
thôn Việt Nam. Nhưng không phải tất cả các cặp vợ chồng trẻ sống suốt
đời với cha mẹ, họ thưêng sẽ ®ưîc tạo điều kiện tách ra ở riêng sau mét
thời gian nhất định. Phong tục này hầu như không thay đổi ở đồng bằng
sông Hồng trong suốt nửa thế kỷ (1946-1995) bất chấp những biến động
to lớn về kinh tế - xã hội (Nguyễn Hữu Minh, 2011; Nguyễn Hữu Minh,
Hirschman, 2000). Tác giả Phạm Văn Bích gọi đây là biến thể về thời gian
của mô hình tổ chức cuộc sống ở đằng chồng. Cũng theo ông, mô hình tổ
chức cuộc sống cùng gia đình chồng còn có biến thể về không gian: cha
mẹ và cặp vợ chồng mới cưíi ăn ở riêng nhưng gần nhau (có nhà ở
gần/cạnh nhà bố mẹ chồng) nhằm đảm bảo sự giúp đỡ nhau giữa các thế
hệ. Biến thể này cho phép gia đình “cư trú trong hình thái hạt nhân, nhưng
về chức năng lại là gia đình mở rộng” (Phạm Văn Bích, 2015:65-66).

3. Một số kết quả chính

3.1. Nơi cư trú, nhà ở và tiện nghi sinh hoạt

Nơi cư trú

Trong quan niệm truyền thống, sau khi kết hôn “thuyền theo lái, gái
theo chồng”, ngưêi phụ nữ phải về nhà chồng. Những năm 1960-1975,
thực tế này vẫn diễn ra phổ biến, trong 401 trưêng hợp khảo s¸tcã hơn
85% sau khi kết hôn ngưêi vợ về nhà chồng, trong đó 82,8% là ăn, ở
chung với gia đình bên chồng, chỉ có 3% ở chung với gia đình nhà chồng
nhưng ăn riêng.

Trong giai đoạn này, tỷ lệ các cặp vợ chồng sống riêng hoàn toàn là rất
ít (10%). Mô hình chung sống với bố mẹ vợ hoặc chồng (90%) ®ưîc duy
trì bởi nhiều lý do khác nhau (trong đó với nhà chồng là 85,8% và với nhà
vợ là 4,2%). Hai lý do ®ưîc xem là quan trọng nhất trong việc chung sống
đó là bố mẹ đã già, cần ngưêi chăm sóc (43,7%) và phần lớn các cặp vợ
chồng trẻ chưa có nhà hay chưa đủ điều kiện kinh tế để ra ở riêng; gần 1/4
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số ngưêi trả lời cho rằng họ vẫn phải theo phong tục địa phư¬ng, chủ yếu
là ngưêi vợ phải về nhà chồng sau khi cưíi. Theo quan niệm của ngưêi
Việt, những cặp vợ chồng trẻ không biệt lập với mạng lưíi thân tộc mà là
một bộ phận của nó. Họ phải có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ qua
lại mà hệ thống thân tộc giao cho. Để làm ®ưîc điều đó, cặp vợ chồng trẻ,
đặc biệt cô dâu mới, cần sống với bố mẹ chồng ít nhất một thời gian để có
một vài ý niệm về hệ thống thân tộc bao quanh mình” (Mai Huy Bích,
2000: 33-42).

Mô hình chung sống sau hôn nhân với bố mẹ không chỉ đề cập đến nơi
ở mà còn phải đề cập đến khía cạnh thời gian. Hơn một nửa ngưêi trả lời
cho biết, họ sống với bố mẹ trong 5 năm đầu hôn nhân sau đó ở riêng; 17,8%
sống với bố mẹ trên 5 năm, 30,6% sống với bố mẹ đến khi bố mẹ mất.

Nói tóm lại, nơi ở sau khi kết hôn của các cặp vợ chồng ở nông thôn
miền Bắc giai đoạn 1960-1975 phổ biến là sống chung ở nhà chồng,
khuôn mẫu sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn này theo Đỗ Thái Đồng (1991)
là kết quả của sự thỏa hiệp giữa mong muốn lý tưëng của họ và hoàn cảnh
nhân khẩu - xã hội - kinh tế đặc thù. Thời điểm và kiểu sắp xếp nơi ở phụ
thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi gia đình và nguồn lực của họ. Việc xác
lập một đơn vị gia đình độc lập tách ra từ gia đình mở rộng là một quá
trình có thể xuất hiện trong những giai đoạn khác nhau của sự phát triển
gia đình lớn, liên quan đến phân chia ngân sách gia đình và các tài sản
trong gia đình.

Loại hình nhà ở

Nhà ở và tiện nghi sinh hoạt, các điều kiện sống ở nông thôn miền Bắc
nói chung trong giai đoạn này chủ yếu là nhà tranh vách đất, tỷ lệ hộ gia
đình có nhà ngãi sân gạch hay nhà tưêng gạch mái tranh là không nhiều.
Phần lớn các cặp vợ chồng sau khi kết hôn ở gia đình nhà chồng đều ở
dạng nhà tranh vách đất (89,9%), thậm chí không có nhà ở phải đi ở nhờ;
tỷ lệ các cặp vợ chồng ở nhà ngãi sân gạch, nhà tưêng gạch mái tranh chỉ
chiếm 10,2%.

Loại hình nhà ở không có sự khác biệt giữa những vợ chồng có ngành
nghề khác nhau, dù là bộ đội, công an hay làm nông nghiệp, phi nông
nghiệp thì loại hình nhà ở phổ biến vẫn là nhà tranh vách đất; nhưng hé
gia đình có nhà ngói sân gạch có nhiều hơn ở những hộ làm nghề phi nông
nghiệp (11,9%), tiếp đến hộ nông nghiệp (9,8%) và bộ đội công an (4,7%).

Kết cấu ngôi nhà mà các cặp vợ chồng ở trong giai đoạn này thưêng là
nhà 3-5 gian (gần 90%), trong đó nhà 3 gian là phổ biến (37,3%), nhà 4
gian chiếm tỷ lệ 29,8%, nhà 5 gian 25,8%. 



40 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 28, số 1, tr. 35-43

Với những ngôi nhà rộng, quy mô hộ gia đình thưêng đông ngưêi,
nhiều cặp vợ chồng, nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Việc vợ chồng sinh sống trong các gia đình có quy mô hộ gia đình lớn,
nhà cửa chật hẹp thì không gian riêng dành cho cặp vợ chồng trẻ vừa mới
kết hôn là hết sức quan trọng. Giai đoạn này, tỷ lệ vợ chồng mới cưíi
không có không gian riêng, buồng riêng là 20,3%. Gần 80% cặp vợ chồng
mới cưíi ®ưîc bố trí buồng riêng trong các hộ gia đình, tuy nhiên 26,8%
có buồng riêng nhưng thưêng lại là nơi kết hợp để các vật dụng, dông cô
sản xuất của gia đình.

Các tiện nghi sinh hoạt, sản xuất

Trong các gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc bộ, phổ biến là các vật
dụng thiết yếu không thể thiếu để phục vụ sản xuất và sinh hoạt hằng ngày
của mỗi gia đình như cối xay thóc (82%), cối giã gạo (65,8%), xe đạp
(36,7%) sân gạch bể nưíc (32,7%), giếng khơi (25,4%). Bếp dầu hỏa chỉ
có 6% gia đình sở hữu, do việc mua nhiên liệu thời kỳ này rất khó khăn
theo chế độ tem phiếu nên đa số các gia đình chỉ dùng bếp củi tro, trấu,
rơm rạ…

Thời kỳ này, các đồ dùng như sập gô, tủ chÌ, bộ ghế tràng kỷ hay các
vật dụng ®ưîc xem là sang trọng như đài, đồng hồ treo tưêng rất hiếm
trong mỗi gia đình nông thôn Bắc bộ.

3.2. Mức sống, thu nhập và hoạt động sản xuất kinh doanh

Mức sống

Trong 401 hộ trong mẫu nghiên cứu kết hôn vào những năm 1960-1975
có trên 70% số hộ có mức sống là nghèo và rất nghèo, chỉ 27,7% có mức
sống trung bình, tỷ lệ hộ khá giả chỉ chiếm 0,5%. Trong khoảng 3 giai
đoạn kết hôn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn là cao nhất, giai đoạn 1970-1975 là
73,2%, 1965-1969 là 72,9%, 1960-1964 là 66,7%.

Khi xem xét các điều kiện nhà ở của các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu
hôn nhân thì yếu tố mức sống hộ gia đình có mối liên hệ chặt chẽ đến các
điều kiện này. Những hộ nghèo và rất nghèo, tỷ lệ nhà tranh vách đất là trên
95%, hộ trung bình trở lên khoảng 75%. Tỷ lệ hộ trung bình trở lên có nhà
ngãi sân gạch hoặc nhà tưêng gạch mái tranh là 24,6%, trong khi hộ nghèo
và rất nghèo chiếm tỷ lệ 6,9%. Nhà 3 đến 5 gian phổ biến (trên 90%) cho
tất cả cho các hộ có mức sống khác nhau. Các hộ nghèo và rất nghèo, tỷ lệ
không có không gian, buồng riêng lại chiếm tỷ lệ cao hơn những hộ có mức
sống trung bình trở lên (hơn 22% so với khoảng 15%) (Bảng 1).

Những cặp vợ chồng mới kết hôn trong giai đoạn 1960-1975 thưêng
gặp những khó khăn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày do nhà tranh vách
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đất chật hẹp ít gian và không có không gian, buồng riêng (91,3%). Theo
chiều cạnh giới, ngưêi trả lời là nữ có điều kiện nhà ở, không gian riêng
gặp khó khăn hơn nam giới; những ngưêi làm nông nghiệp cũng khó khăn
hơn ngành nghề khác. Những ngưêi kết hôn trong giai đoạn 1970-1975
cho biết họ gặp khó khăn nhiều nhất về điều kiện nhà ở, không gian riêng
(64%), trong khi hai giai đoạn kết hôn trưíc đó tỷ lệ chỉ từ 16-20%. Đặc
biệt với hộ nghèo, tỷ lệ gặp khó khăn về các điều kiện này là 61% và kết
quả từ môi hình đa biến (không trình bày ở đây) cho thấy hộ nghèo có khả
năng gặp khó khăn về điều kiện nhà và không gian riêng hơn 7,7 lần so
với những hộ có điều kiện trung bình trở lên. Trình độ học vấn của ngưêi
trả lời gặp khó khăn tăng lên ở nhóm học vấn cao hơn. 

Thu nhập

Trong những năm đầu hôn nhân của những gia đình kết hôn giai đoạn
1960-1975, thu nhập chính của các hộ gia đình ®ưîc tính từ công điểm
(96,8%), thu nhập qua hình thức đất giao khoán chiếm tỷ lệ 64,6%. Tỷ lệ
hộ có thu nhập từ lư¬ng là 32,7%. Ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp
trồng lúa, tỷ lệ hộ có các thu nhập tăng thêm từ chăn nuôi, đánh bắt tôm
cá, từ buôn bán chạy chợ, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ lệ dưíi 10%, 4,5%
có thu nhập từ các trợ cấp của chính quyền địa phư¬ng.

Bảng 1. Điều kiện nhà ở với mức sống hộ gia đình 
trong 5 năm đầu hôn nhân (%)
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Với hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trong thời kỳ chiến
tranh, đặc biệt với nông thôn miền Bắc, các gia đình phải đa dạng sinh kế,
tìm kiếm các nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống.
Hoạt động sản xuất cá thể nhằm tăng thêm thu nhập ®ưîc nhiều gia đình
duy trì và phát triển, hơn 2/3 tổng số hộ có hoạt động sản xuất cá thể vào
thời điểm 5 năm đầu sau kết hôn. 

Trong giai đoạn này, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu
(71,6%), buôn bán nhỏ ở địa phư¬ng là 24%, chỉ có 7,7% sản xuất tiểu
thủ công nghiệp, dịch vụ cá thể. 

Hầu hết hộ gia đình tham gia hợp tác xã nông nghiệp (95%), chỉ có
3,7% hộ tham gia vào hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Những cặp vợ
chồng kết hôn trong giai đoạn 1965-1969 có tỷ lệ tham gia hợp tác xã
nông nghiệp chiếm tỷ lệ tuyệt đối (100%) và cũng chính là những hộ có
hoạt động sản xuất nông nghiệp cá thể chiếm tỷ lệ cao nhất (75%). Hoạt
động buôn bán nhỏ tại địa phư¬ng thời kỳ này tuy không nhiều, song kết
quả cho thấy nữ giới có hoạt động này gấp 3 nam giới. Đối với hoạt động
này, những hộ kết hôn giai đoạn 1960-1964 chiếm tỷ lệ gấp đôi các giai
đoạn kết hôn còn lại. Nếu xét theo học vấn của ngưêi trả lời, kết quả cho
thấy học vấn càng thấp lại có tỷ lệ làm nghề buôn bán nhỏ ở địa phư¬ng
càng cao.

Trong 5 năm đầu sau kết hôn, hoạt động sản xuất riêng của gia đình về
nông nghiệp, yếu tố giới tính và học vấn có mối liên hệ chặt chẽ với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp riêng của gia đình. Nữ vẫn là ngưêi tham
gia vào các hoạt động chung của hộ nhiều hơn nam giới. Phụ nữ hoạt động
nông nghiệp riêng cao gấp hơn 3 lần so với nam giới. Yếu tố học vấn cũng
có mối liên hệ chặt chẽ đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp riêng
của gia đình, học vấn càng cao thì tỷ lệ hộ có vợ chồng tham gia hoạt động
sản xuất nông nghiệp chung càng giảm, đồng nghĩa với việc vợ chồng có
xu hưíng hoạt động sản xuất riêng rẽ nhiều hơn.

3. Kết luận

Khuôn mẫu sống chung với gia đình bố mẹ hai bên sau khi kết hôn
không chỉ củng cố trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thế hệ già nhưng
đồng thời cũng là chiến lưîc của các hộ gia đình trong việc hỗ trợ lẫn nhau
giữa các thế hệ (Nguyễn Hữu Minh, Hirschman, 2000). Nghiên cứu này
cho thấy sống chung với nhà chồng sau kết hôn là mô hình tổ chức cuộc
sống phổ biến nhất ở vùng nông thôn miền Bắc thời kỳ 1960-1975. Và
trong bối cảnh điều kiện kinh tế nông thôn miền Bắc thời kỳ 1960-1975
vô cùng khó khăn nên các cặp vợ chồng trẻ những năm đầu hôn nhân đối
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mặt với nhiều trở ngại. Họ không tự chủ ®ưîc nhà ở; các điều kiện tiện
nghi sinh hoạt và sản xuất hết sức đơn giản; phần lớn các cặp vợ chồng trẻ
không có không gian riêng. Thời kỳ này, mức sống của các hộ gia đình
thưêng ở mức nghèo khó. Thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp theo mô hình
hợp tác xã, thu nhập tính theo công điểm cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống.
Bởi vậy, tổ chức đời sống vật chất sau khi kết hôn của các gia đình trẻ giai
đoạn này phần lớn phải dựa vào bố mẹ, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày
cũng cần sự trợ giúp của anh em trong gia đình.

Đời sống giữa các gia đình nông thôn trong giai đoạn lịch sử này ít có
sự khác biệt, các gia đình trẻ đều có xuất phát điểm nghèo khó như nhau,
khó khăn về kinh tế trong gia đoạn đầu của hôn nhân ®ưîc đa số các gia
đình khẳng định. Họ có thể gặp nhiều loại khó khăn, nhưng khó khăn nhất
vẫn là lĩnh vực kinh tế. Tất nhiên, khi phân tích những khó khăn này trong
các bối cảnh riêng nhất định, cũng có thể tìm thấy những khác biệt, như
theo nhóm nghề nghiệp, nhóm mức sống hay mô hình sống khác nhau.
Yếu tố chiến tranh chưa ®ưîc làm rõ là có tác động hay không đến những
vấn đề đang ®ưîc quan tâm phân tích ở đây, nhưng nó có thể là yếu tố có
ảnh hưëng đến mô hình xã hội, khuôn mẫu kinh tế của hộ gia đình thời kỳ
này nói chung và của các gia đình trẻ nói riêng.n
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